Luật bảo vệ thực vật- Các quy định thực thi

Chương I. quy định chung

Điều 1: tuyên truyền Pháp Luật

1. Trong trường hợp ở những nơi thấy cần thiết phải tổ chức tuyên truyền Pháp Luật theo quy định của Luật bảo vệ thực vật, như đoạn 2 của Điều 5-2 ( Đối tượng kiểm dịch thực vật), đoạn 6 của Điều 6 (hạn chế nhập khẩu) đoạn 4 của Điều 7 (cấm nhập khẩu), đoạn 2 của Điều 11 (thẩm quyền) đoan7 của Điều 13  hoặc đoạn 2 của Điều 15 ( quy định về thẩm quyền và thu phí), đoạn 2 của Điều 16-3 ( cấm vận chuyển thực vật…) thì Bộ trưởng Bộ nông lâm và thuỷ sản có một thông báo chính thức  về địa điểm và vấn đề tuyên truyền trước ngày khai mạc ít nhất 10 ngày.

2. Bất cứ người nào muốn trình bày trước công chúng sẽ phải trình bày trước với Bộ trưởng Bộ nông lâm và thuỷ sản và một bản tóm tắt ý kiến của mình để phát cho công chúng.

Điều 2. Huỷ bỏ (Quy định số 57 của Bộ nông nghiệp và thuỷ sản –10,1962)

Điều 3. Chủ tịch

    Buổi tuyên truyền sẽ được chủ trì bới một chủ tịch được Bộ trưởng Bộ nông lâm và thuỷ sản chỉ định.

Điều 4. Trách nhiệm của chủ tịch

1. Trong trường hợp có nhiều người trình bày, trách nhiệm của chủ tịch sẽ  quyết định ngưòi trình bày với những nội dung khác nhau.

2. Chủ tịch sẽ chỉ định một người dẫn chương trình trong số những cán bộ của Bộ trưởng Bộ nông lâm và thuỷ sản để giải thích dự thảo gốc.

3. Chủ tịch có thể hạn chế thời gian của người trình bày hoặc người giải thích hoặc dừng bất cứ phát biều nào mà không liên quan đến các vấn cần tuyên truyền.

4. Trong trường hợp cần thiết, chủ tịch có thể hoãn hoặc tiếp tục buổi tọa đàm trên. Trong trường hợp này chủ tịch sẽ chỉ định ngày và địa điểm của buổi toạ đàm tiếp theo và thông báo nội dung trình bày.

Điều 5. Thẻ cho cán bộ kiểm dịch thực vật

    Hình thức thẻ kiểm dịch thực vật theo quy định tại đoạn 1 của Điều 5 ( mang thẻ kiểm dịch thực vật và mặc đồng phục) của Luật này sẽ được xác định theo phụ lục số 1.

Chương 2    Kiểm tra thực vật nhập khẩu

Điều 5-2. Dịch hại kiểm dịch

 ‘Dịch hại kiểm dịch’ được sử dụng tại đoạn 1 của Điều 5-2 (dịch hại kiểm dịch thực vật) của Luật này có nghĩa là bất cứ động thực vật gây hại nào ngoài những dịch hại sau:

(1) Động vật gây hại

Trogoderma varium, pea weevil, broadhorned flour bªtle, large bostrychid, merchant grain beetle bug, Ptilineurus marmoratus, Minthea rugicollis, european grain moth, maize weevil, bread beetle, red flour beetle. grain worm, rice weevil, lesser grain borer, biscuit beetle, broad bean weevil, cigarette beetle, bamboo powderpost beetle, tulip aphid, greedy scale, Ptinus japonicus, sawtoothed grain beetle, Angoumois grain moth, brown spider beetle, Trogoderma inclusum, powderpost beetle, confused flour beetle, Lophocateres pusillus, glover scale.

(2) Thực vật gây hại

Geotrichum candidum, Ceratocystis paradoxa, Botrytis allii, Aspergillus spp, penicillium, Rhizopus spp.

Điều 5-3. thực vật không cần yêu cầu kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

       Thực vật không sử dụng cho việc gieo trồng theo đoạn 1 của Điều 6 (hạn chế nhập khẩu) Luật này và được quy định trong các văn bản pháp lý cấp Bộ có trách nhiệm khi bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật như sau :

(1) Cây nghệ khô và cây Eucommia

(2)  Các loại hạt khô của cây hạnh đào, hạt điều, dừa, hạt tiêu, cây hồ chăn, quả óc chó Ba tư  và hạt mì.
Điều 5-4. Thực vật phải kiểm tra tại nơi gieo trồng

1. Những khu vực, thực vật và đối tượng kiểm dịch thực vật được xác định bởi các văn bản cấp Bộ theo đoạn 2, Điều 6 của Luật  sẽ được quy định ở bảng phụ lục 1.

2. Thực vật được quy định tại đoạn trên chỉ được gieo trồng ở những khu vực đã được xác định.

Điều 6. Thiết lập điểm kiểm tra nhập khẩu

1. Các cảng và sân bay theo quy định tại đoạn 3 Điều 6 của Luật được xác định như  sau :

(1) Cảng

Kushiro, Tomakomai, Muroran, Hakodate, Otaru, Rumoi, Aomori, Hachinihe, Miyako, Kamaishi, Ofonato, Ishinomaki, Shiogama, Akita-Funakawa, Sakata, Onahama, Hitachi, kashima, Chiba, keihin, Yokosuka, Naoetsu, Niigata, Fushiki-Toyama, Nanao, Kanazawa, Uchiura, Tsuruga, Tagonoura, Shimizu, Omaezaki, Toyohashi, Gamagori, Kinuura, Nagoya, Yokkaichi, Maizuru, Hannan, Osaka, Amagasaki-Nishinomiya-Ashiya, Kobe, Himeji, Tanabe, Wakayama-Shimotsu, Sakai, Hamada, Uno, Mizushima, Onomichi-Itosaki, Kure, Hiroshima, Iwakuni, Hirao, Kanmon, Tokushima-Komatujima, Takuma, Sakaide, Takamatsu, Matsuyama, Imabari, Kochi, Suzaki, Hakata, Kanda, Miike, Imari, Nagasaki, Sasebo, Yatsushiro, Misumi, Oita, Saeki, Hosojima, Shibushi, Kagoshima, Kinbu-nakagusuku, Naha, Hirara vaf Ishigaki.
(2) Sân bay
Shin-Chitose, Hakodate, Aomori, Sendai, Shin-Tokyo, Tokyo, Niigata, Toyama, Komatdu, nagoya, kansai-kokusai, okayama, Hiroshima, Takamatsu, Matsuyama, Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Kagoshima, Naha và Kadena.

2. Các cảng được xác định tại khoản (1) đối với hạt (chỉ hạn chế đối với tàu chở hàng hoá, những cảng tại mục (2) đối với thức ăn gia súc và rơm (chỉ hạn chế đối với tài chở hàng, những cảng tại mục (3) đối với gỗ (chỉ hạn chế đối với tàu chở hàng và các cảng xác định tại mục (4) và san bay tại mục (5) dành cho việc chuyên chở thực vật là các cảng và sân bay theo đoạn 3 Điều 6 của Luật.

(1) Fukuyama, Mitaji-Nakanoseki, marugame vaf Uwajima.

(2) Karatsu.

(3) Monbetsu, Abashiri, Tokachi, Ishikariwan, Wakkanai, Noshiro, Soma, Kisarazu, Kashiwazaki, Shingu, Takehara, Mitaji-Nakanoseki, marugame vaf Uwajima, mishima-kawanoe va Minamata.

(4) Wakkanai.

(5) Akita, Yamagata, shiyonai, fukushima, Tottori, Miho, Izumo, Yamaguchi-Ube, Kochi va Miyazaki.

Điều 6-2. Trường hợp đặc biệt

    Những trường hợp đặc biệt theo quy định tại đoạn 1, Điều 8 thực hiện như sau:

(1) Sử dụng cho việc triển lãm hoặc bảo tồn mẫu trong nhà bảo tàng

(2) Sử dụng làm bằng chứng để điều tra tội phạm.

(Giấy phép nhập khẩu cho vật thể cấm)

Điều 7. Bất cứ người nào muốn có giấy phép theo đoạn 1, Điều 7 của Luật (Cấm nhập khẩu) phải đệ đơn lên Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp và thuỷ sản thông qua Trạm bảo vệ thực vật để thực hiện các thủ tục pháp lý tại khu vực của người nộp đơn.

2. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp và thuỷ sản trong trường hợp cho phép nhập khẩu theo quy định tại đoạn1, Điều 7 của Luật này thì cấp cho người xin giấy phép nhập khẩu 2 bản giấy phép nói trên.

3. Bất cứ người nào nhận được giấy phép theo đoạn trên sẽ gửi giấy phép này cho người gửi những vật thể đó và yêu cầu khi vận chuyển những vật thể cấm nhập phải kèm theo giấy phép trên.

Điều 8. 

1. Điều kiện được đính kèm theo quy định tại đoạn 3 Điều 7 (Cấm nhập khẩu) của Luật này gồm những vấn đề sau :

(1) Vật thể cấm được đăng ký nhập khẩu với Trạm bảo vệ thực vật, chỉ ra phương pháp vận chuyển và đóng gói;

(2) Giấy phép nhập khẩu cho công ten nơ và vật liệu đóng gói của vật thể cấm nhập khẩu;

(3) Giám sát vật thể cấm nhập khẩu, nơi cách ly chúng, thời gian cách ly và phương pháp giám sát;

(4) Người chịu trách nhiệm giám sát và cách ly vật thể cấm nhập khẩu;

(5) Hạn chế hoặc cấm vận chuyển hoặc sử dụng khác vật thể cấm liên quan;

(6) Trong trường hợp bùng phát dịch của đối tượng kiểm dịch thực vật trên cây trồng liên quan thì phải ra thông báo và tiến hành các biện pháp cần thiết;

(7) Trong trường hợp vi phạm các điều kiện quy định trên thì giấy phép có thể bị huỷ bỏ và vật thể cấm và sản phẩm của chúng sẽ bị tiêu huỷ.

2. Khi nhận được đơn xin cấp giấy phép của người nào đó theo quy định tại đoạn1 Điều 7 của Luật, thì Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp và thuỷ sản sẽ xem xét lý do cũng như các điều kiện theo quy định của đoạn 3 Điều 7 của Luật để cấp giấy phép. Trong trường hợp không cấp, sẽ có một thông báo cho người nộp đơn thông qua Trạm bảo vệ thực vật. 

Điều 9.  thực vật và vùng cấm nhập khẩu

1. Những thực vật và vùng được quy định tại khoản (1), đoạn 1, Điều 7 của Luật được quy định như sau:

(1) Những thực vật và vùng được quy định trong bảng phụ lục 2.

(2) Những thực vật được quy định tại bảng phụ lục 1, và những vùng trồng chúng được quy định tại bảng phụ lục 1.

Điều 10. đơn xin kiểm tra nhập khẩu

1. Bất cứ người nào nhập khẩu thực vật hoặc vật thể cấm nhập khẩu phải nộp ngay đơn xin kiểm dịch (theo mẫu) cho cán bộ kiểm dịch thực vật tàu đến hoặc máy bay hạ cánh mà có chuyên chở các vật thể nói trên trừ những trường hợp được quy định tại đoạn 1 Điều 8 của Luật.

2. Trong trường hợp tại đoạn trên, được áp dụng đối với người khai báo theo quy định tại đoạn 1, Điều 8 của Luật bằng cách sử dụng hệ thồng xử lý thông tin điện tử với mẫu đơn tương tự cho cán bộ kiểm dịch thực vật .

Điều 10-2. Báo cáo

1. Báo cáo theo quy định tại đoạn 2, Điều 1 của Lệnh thi hành Luật bảo vệ thực vật (Lệnh của Chính phủ số 146, 1976) sẽ được thiết lập bởi sự đề trình báo cáo với cán bộ kiểm dịch thực vật từ người liên quan đến hệ thống nhập/ truyền dữ liệu, mà người này muốn sử dụng để báo cáo phù hợp với quy định tại đoạn1, Điều 8 của Luật thông qua hệ thống xử lý thông tin điện tử.

2. Trong trường hợp có những nẩy sinh, thay đổi với những vấn đề nêu trên trong báo cáo, người mà muốn báo cáo theo đoạn trên sẽ phải báo cáo ngay với cán bộ kiểm dịch thực vật hoặc quyết định không sử dụng hệ thống nhập/truyền liên quan đó.

Điều 11. địa điểm và thời gian kiểm tra

    Trong trường hợp nhận được đơn theo quy định tại Điều trên, cán bộ kiểm dịch thực vật thông báo trước cho người nộp đơn địa điểm và thời gian kiểm dịch.

Điều 12. Vận chuyển vật thể thuộc diện kiểm dịch

     Bất cứ người nào nhập khẩu thực vật hoặc vật thể cấm đều chịu sự kiểm tra kiểm dịch theo quy định tại đoạn 1 hoặc 3, Điều 8 (kiểm tra thực vật nhập khẩu…vv) của Luật, và những hướng dẫn của cán bộ kiểm dịch thực vật trong việc vận chuyển, đóng gói hoặc các biện pháp khác đối với thực vật và vật thể cấm nhập.

Điều 13. địa điểm

       Tuân thủ các biện pháp theo quy định tại đoạn 2, Điều 4 (Thẩm quyền của cán bộ kiểm dịch thực vật) hoặc đoạn 1, 2, Điều 9 (Quy định việc khử trùng và tiêu huỷ) sẽ được thực hiện ở địa điểm thực vật có liên quan hoặc công ten nơ hoặc vật liệu đóng gói được kiểm tra, hoặc tại Trạm bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, nếu thực vật hoặc công ten nơ hoặc vật liệu đóng gói với số lượng lớn mà không thể thu xếp được tại những địa điểm nói trên, khi đó sẽ tiến hành các biện pháp kiểm dịch thực vật ở Trạm bảo vệ thực vật khác hoặc nơi được trang bị các thiết bị cho việc khử trùng hoặc tiêu huỷ thích hợp.

Điều 14.  thực vật để nhân giống

Thực vật để nhân giống được quy định như sau

(1) Củ hoa loa kèn, cây uất kim cương, cây lan dạ hương;

(2) Củ khoai tây, khoai lang

(3) Các thực vật sống (bao gồm các bộ phận của cây) của cây ăn quả như  cam quýt, táo, lê, hạt dẻ. etc;

(4) Các thân sống cùng lá và các gốc mía .

Điều 15. trồng cách ly

1. Trong trường hợp việc trồng cách ly theo đoạn 7, Điều 8 của Luật là cần thiết, cán bộ kiểm dịch thực vật sẽ đình chỉ việc vận chuyển và tiếp nhận những thực vật nhân giống có liên quan (hoặc trong trường hợp gửi máy bay, nhận từ các bưu cục) và thông báo cho người nhập lô giống này theo mẫu số 5. Các yêu cầu sẽ được đặt ra trong cùng thời gian cho việc trồng cách ly tại nơi cách ly và một người có trách nhiệm quản lý những thực vật trên.

(1) Những thực vật nhân giống liên qua sẽ được trồng trong một thời gian nhất định tại khu vực cách ly;

(2) Những thực vật nhân giống cấm nhập khẩu liên quan (bao gồm các sản phẩm của chúng) được mang ra ngoài khu vực trồng cách ly chỉ sau khi cán bộ kiểm dịch thực vật đã kiểm tra;

(3) Trong trường hợp bột phát bất cứ đối tượng kiểm dịch nào đối với thực vật trong thời gian trồng cách ly, phải báo cáo cho cán bộ kiểm dịch thực vật;

(4) Trường hợp này, cán bộ kiểm dịch thực vật phải hướng dẫn các biện pháp diệt trừ  và chủ vật thể phải thực hiện các biện pháp đó.

Điều 16. 

   Trong trường hợp yêu cầu gieo trồng cách ly theo đoạn 7, Điều 8 của Luật, ngay sau khi nhận được lô hàng theo Điều trên, thì cán bộ kiểm dịch thực vật sẽ gưỉ yêu cầu cho việc gieo trồng cách ly (mẫu 6) cùng với thực vật nhân giống cho người nhập khẩu.  

Điều 17. 

1. Trong trường hợp, cán bộ kiểm dịch thực vật phải thực hiện việc gieo trồng cách ly theo đoạn7, Điều 8 của Luật, ngay sau khi nhận được thực vật nhân giống theo Điều 15, cán bộ Kiểm dịch thực vật sẽ gửi thực vật nhân giống có liên quan tới Trạm bảo vệ thực vật và thông báo cho người nhập khẩu chúng.

2. Trong trường hợp thực vật nhân giống liên quan mà là đối tượng gieo trồng cách ly đã qua kiểm tra theo đoạn 4, Điều 9 của Luật (Khử trùng hoặc tiêu huỷ), thì cán bộ kiểm dịch thực vật sẽ gửi ngay tới người nhập khẩu lô thực vật nhân giống trên.

Điều 18. Những vật thể phải gieo trồng cách ly

   Trong trường hợp không khai báo trong thông báo theo Điều 15, hoặc không thể gieo trồng cách ly được, và cán bộ kiểm dịch thực vật không thể tiến hành gieo trồng cách ly được, cán bộ kiểm dịch thực vật sẽ tiêu huỷ những thực vật nhân giống có liên quan.

Điều 19.  Cấp giấy chứng nhận

1. Giấy chứng nhận quy định tại đoạn 4, Điều 9 của Luật sẽ có dấu chứng nhận, giấy chứng nhận theo phụ lục số 7. Tuy nhiên, đối với thực vật, công ten nơ và vật liệu đóng gói chúng không bị nhiễm đối tượng KDTV thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ nông lâm và thuỷ sản phù hợp với quy định của đoạn 1,  Điều 8 của Luật (Kiểm tra thực vật nhập khẩu etc…), giấy phép nhập khẩu ( mẫu 8) sẽ được đóng dấu hoặc đính kèm hoặc giấy phép nhập khẩu tương tự sẽ được cấp cho chủ vật thể hoặc người quản lý.

2. Đối với vật thể cấm mà có giấy phép theo quy định của đoạn 1, Điều 7 của Luật (Cấm nhập khẩu) đã được cấp và nó không vi phạm các Điều kiện theo đoạn 3 của Điều này, và đối với thực vật nhận giống được gửi tới nơi gieo trồng cách ly theo quy định của Điều 16, giấy phép nhập khẩu ( mẫu 8) sẽ được đóng dấu và đính kèm theo.

3. Trường hợp  được áp dụng để thông báo chứng nhận bằng việc sử dụng hệ thống xử lý thông tin điện tử đề cập tại đoạn 4, Điều 9 của Luật, những từ tại đoạn 1 của “ sẽ có dấu chứng nhận, giấy chứng nhận theo phụ lục số 7” sẽ bị thay thế bằng “ sẽ được ghi nhận rằng lô hàng đã qua kiểm tra trong file đã lưu trong máy tính của Trạm bảo vệ thực vật (ở đây được coi là ‘file’); những chữ trong cùng đoạn của ‘giấy phép nhập khẩu’ (mẫu số 8) sẽ được đóng dấu hoặc kèm theo hoặcgiấy phép nhập khẩu tương tự sẽ được cấp cho chủ vật thể hoặc người quản lý’ sẽ thay thế bởi “sẽ được đưa vào và ghi trong file bởi các thiết bị đầu ra/đầu vào được sử dụng bởi Trạm bảo vệ thực vật mà lô hàng được phép nhập khẩu’; và những từ ở đoạn 2 của ‘giấy phép nhập khẩu’ (mẫu số 8) sẽ được đóng dấu, đính kèm hoặc cấp cho chủ vật thể hoặc người quản lý’ sẽ thay thế bởi “ sẽ được đưa vào và ghi nhận trong file bởi các thiết bị đầu ra/đầu vào được sử dụng bởi Trạm bảo vệ thực vật mà vật thể được phép nhập khẩu”.

Điều 20.  thực hiện khử trùng hoặc tiêu huỷ

    Bất cứ người nào được yêu cầu khử trùng hoặc tiêu huỷ phù hợp với quy định của đoạn 2, Điều 4 (thẩm quyền của cán bộ kiểm dịch thực vật) hoặc đoạn 1 hoặc 2, Điều 9 của Luật (Hướng dẫn khử trùng hoặc tiêu huỷ) sẽ thực hiện các hoạt động trên dưới sự giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật.

Điều 21. Thông báo sau khi thực hiện

1. Trường hợp cán bộ kiểm dịch thực vật tiêu huỷ thực vật hoặc vật thể cấm và công ten nơ hoặc vật liệu đóng gói  phù hợp với  quy định tại đoạn 1 đến 3 của Điều 9 ( hướng dẫn việc khử trùng hoặc tiêu huỷ) của Luật hoặc thiệt hại bởi việc khử trùng, cán bộ kiểm dịch thực vật sẽ thông báo cho chủ vật thể hoặc người quản lý và cấp giấy chứng nhận.

2. Trường hợp cán bộ kiểm dịch thực vật đã nhận được bưu phẩm từ cơ quan bưu điện để kiểm tra vật thể phù hợp với quy định tại đoạn 5, Điều 8 (kiểm tra vật thể nhập khẩu etc…) của Luật hoặc khử trùng hoặc tiêu huỷ vật thể phù hợp với đoạn 1,2,3 Điều 9 của Luật; hoặc trường hợp cán bộ kiểm dịch thực vật nhận được thực vật để nhân giống từ bưu điện theo quy định của Điều 15, cán bộ kiểm dịch thực vật sẽ cấp một giấy biên nhận ( Mẫu 10) cho cơ quan bưu điện.

Điều 22. Lệnh khử trùng hoặc tiêu huỷ

   Trong trường hợp nơi mà cán bộ kiểm dịch thực vật yêu cầu khử trùng hoặc tiêu huỷ theo đoạn 1 hoặc 2, Điều 9 của Luật hoặc nếu người nào đó yêu cầu  cán bộ kiểm dịch thực vật khử trùng hoặc xử lý, cán bộ kiểm dịch thực vật sẽ cấp một mẫu giấy yêu cầu khử trùng hoặc tiêu huỷ (mẫu 11). Tương tự như vậy sẽ áp dụng đối với các trường hợp nơi việc khử trùng được yêu cầu theo đoạn 2, Điều 4 của Luật (Thẩm quyền của cán bộ kiểm dịch thực vật).

Chương 3: Kiểm dịch thực vật xuất khẩu

ĐIều 23. kiểm tra tại nơi gieo trồng

    Thực vật quy định tại đoạn 3, Điều 10 của Luật (Kiểm dịch thực vật xuất khẩu) là Lilium longiflorum, Lilium auratum, Lilium speciosum (bao gồm cả giống, loài hoặc loài phụ và bao gồm thực vật hoang dã) và cây uất kim cương.

Điều 24. áp dụng cho việc kiểm tra thực vật tại nơi gieo trồng

1. Bất cứ người nào muốn kiểm tra tại nơi gieo trồng của mình theo đoạn 3 của Điêù 10 (Kiểm dịch thực vật xuất khẩu) sẽ phải nộp đơn xin kiểm tra (mẫu12, mẫu 12 (2) cho thực vật được sản xuất bằng nuôi cấy mô, mẫu 12(3) cho Citrus unshu) cho cán bộ kiểm dịch thực vật không chậm hơn giai đoạn hoặc ngày ghi như sau:

(1) Ba mươi ngày trước ngày mà cán bộ kiểm dịch thực vật tiến hành kiểm dịch (loại trừ Lilium longiflorim, lilium auratum, Lilium speciosum, cây uất kim cương và  Citrus unshu) mà nước nhập khẩu yêu cầu phải kiểm tra tại nơi gieo trồng; thực vật được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô đối với các loại Lilium longiflorim, lilium auratum, Lilium speciosum, cây uất kim cương.

(2) Ba mươi tháng 4 cho Lilium longiflorim, lilium auratum, Lilium speciosum (ngoại trừ thực vật nuôi cấy mô). Trước 31 tháng 3 đối với những thực vật trồng ở những khu vực Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyzaki và Kagoshima (ngoại trừ Naze-shi và oshima-gun của vùng Kagoshima); và trước 30 tháng 11 tại vùng Okinawa .

(3) Cuối tháng 2 đối với cây uất kim cương ( ngoại trừ thực vật nuôi cấy mô).

(4) Trước 31/3 đối với Citrus unshu.

2. Bất cứ người nào muốn kiểm dịch tại nơi gieo trồng theo quy định của đoạn trên sẽ phải gửi đơn theo mẫu tại Phụ lục số 13 (mẫu số 13(2) Đối với thực vật nuôi cấy mô, Mẫu số 13(3) đối với Citrus unshu) và phải có mặt trong lúc kiểm tra.

Điều 25. áp dụng cho việc kiểm dịch thực vật xuất khẩu

1. Bất cứ người nào muốn xuất khẩu thực vật, công ten nơ và vật liệu đóng gói như đã quy định tại đoạn 1, Điều 10 của Luật ( kiểm dịch thực vật xuất khẩu) sẽ nộp đơn xin kiểm tra (mẫu số 14) cho cán bộ kiểm dịch thực vật ít nhất 10 ngày trước khi xuất khẩu (hoặc trước 30 ngày trong trường hợp kiểm dịch tại cơ sở sản xuất). Tuy nhiên bất cứ người nào muốn thực hiện việc kiểm tra đất sử dụng cho việc đóng gói thực vật xuất khẩu theo quy định của đoạn 1, Điều 10 của Luật sẽ nộp đơn xin kiểm tra (mẫu số 15) cho cán bộ kiểm dịch thực vật trước khi thu thập và chuẩn bị.

2. Trường hợp yêu cầu kiểm tra tại nơi gieo trồng phù hợp với đoạn 3, Điều 10 của Luật, những khai báo thêm sẽ được xem xét.

3. Bất cứ người nào muốn xuất khẩu thực vật hoang dã đòi hỏi phải kiểm tra tại nơi gieo trồng theo đoạn 3 của Điều 10 và có giấy chứng nhận do cán bộ kiểm dịch thực vật cấp về nơi xuất xứ và tình trạng hoang dã của chúng.

Điều 26. 

     Bất cứ người nào có thực vật, công ten nơ hoặc vật liệu đóng gói muốn kiểm tra tại nơi gieo trồng phải tuân theo đoạn 1 của Điều 10 (Kiểm dịch thực vật xuất khẩu).  

Điều 27. Địa điểm kiểm tra 

    Việc kiểm tra theo đoạn 1 của Điều 10 sẽ được tiến hành tại Trạm bảo vệ thực vật. Tuy nhiên trong trường hợp đơn xin kiểm tra tại cơ sở sản xuất thực thực vật, đóng công ten nơ hoặc đóng gói và nếu như số lượng lớn thì sẽ tiến hành kiểm tra tại nơi đó.

Điều 28. ngày kiểm tra

   Cán bộ kiểm dịch sẽ thông báo trước ngày kiểm tra cho chủ hàng theo quy định tại đoạn 1 Điều 24 hoặc đoạn 1 Điều 25.

Điều 29. Kiểm tra vật thể 

 Quy định của Điều 12 sẽ được áp dụng với sự sửa đổi cần thiết cho người xin kiểm tra theo quy định của đoạn 1, Điều 24.

Điều 30. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

 Trong trường hợp cán bộ kiểm dịch đã kiểm tra thực vật có liên quan, Công ten nơ và vật liệu đóng gói mà kết qủa kiểm tra theo đoạn 1 của Điều 10 (Kiểm tra thực vật xuất khẩu) thì cán bộ kiểm dịch sẽ đóng dấu kiểm tra (Mẫu số 18) đối với vật thể nêu trên hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch (Mẫu số 18 hoặc trường hợp thực vật hoặc vật liêu đóng gói hoặc Công ten nơ tái xuất khẩu thì theo mẫu 18(2)) cho người nộp đơn. Tuy nhiên, nếu nước nhập khẩu có yêu cầu đặc biệt, cán bộ kiểm dịch thực vật sẽ cấp giấy tuân thủ theo các yêu cầu trên.

2. Trong trường hợp cán bộ kiểm dịch thực vật đã kiểm tra thực vật có liên quan và kết qủa kiểm tra theo đoạn 3 của Điều 10) thì cán bộ kiểm dịch sẽ cấp giấy kiểm tra (Mẫu số 19; mẫu số 19(2) cho thực vật được sản xuất bằng phương pháp cấy mô; Mẫu số 19(3) cho Citrus unshu) cho người nộp đơn. 

3. Trường hợp cán bộ kiểm dịch đã kiểm tra Công ten nơ và vật liệu đóng gói áp dụng theo quy định của đoạn 1 Điều 25 và tuân thủ theo yêu cầu của nước nhập khẩu, cán bộ kiểm dịch sẽ cấp giấy chứng nhậ kiểm tra cho người nộp đơn ( mẫu số 20).

Điều 31. Không được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

    Trường hợp cán bộ kiểm dịch cho rằng thực vật liên quan hoặc Công ten nơ hoặc vật liệu đóng gói không tuân thủ yêu cầu của nước nhập khẩu như kết quả của việc tái kiểm tra theo đoạn 4, Điều 10 của Luật, cán bộ KDTV sẽ huỷ bỏ giấy chứng nhận kiểm tra hoặc thu hồi giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đã cấp.

Chương 4 : Kiểm tra đối với thực vật để nhân giống

Điều 32.  áp dụng cho việc kiểm tra

1.  Bất cứ người sản xuất cây trồng nào có ý định muốn được kiểm tra theo quy định tại đoạn1, Điều 13 của Luật (hoặc đại diện người sản xuất xin kiểm tra) sẽ đệ đơn theo quy định của Bộ nông lâm nghiệp và thuỷ sản cho cán bộ kiểm dịch thực vật đối với mỗi loại thực vật để nhân giống.

2. Quy định tại đoạn 2 của Điều 24 sẽ áp dụng với những sửa đổi cần thiết đối với người nộp đơn theo quy định của đoạn trên.

Điều 33. Thông báo ngày kiểm tra

   Quy định của Điều 28 sẽ áp dụng với những sửa đổi cần thiết đối với trường hợp nơi mà nộp đơn theo quy định tại đoạn 1 của Điều trên.

Điều 34. Giấy chứng nhận kiểm tra và bản copy

      Mẫu giấy chứng nhận kiểm tra được cấp  theo quy định tại đoạn 3 của Điều 13 là phụ lục số 21, và bản copy giấy chứng nhận kiểm tra được quy định tại đoạn 4 cùng Điều là phụ lục số 22.

Điều 35.  Lệnh tiêu huỷ

    Quy định tại đoạn 1 của Điều 21 và Điều 22 sẽ áp dụng với những sửa đổi cần thiết đối với những trường hợp nơi mà cán bộ kiểm dịch thực vật tiêu huỷ những thực vật quy định hoặc yêu cầu tiêu huỷ theo quy định tại Điều 14 của Luật.

Chương 4-2 Hạn chế và cấm di chuyển thực vật

Điều 35-2. Những khu vực cấm di chuyển và thực vật cấm di chuyển

 Những khu vực và thực vật tại đoạn 1, Điều 16-2 của Luật (Hạn chế di chuyển thực vật) được quy định tại bảng phụ lục 3 và 4. 

Điều 35-3. Được phép di chuyển thực vật cấm di chuyển

1. Trường quy định theo các văn bản cấp Bộ, mà quy định tại đoạn 1, Điều 16-2 (Hạn chế di chuyển thực vật) của Luật sẽ được di chuyển nhằm mục đích nghiên cứu phải được Bộ nông nghiệp và thuỷ sản cấp giấy phép vận chuyển thực vật hạn chế di chuyển.

2. Bất cứ người nào muốn nhận được giấy phép theo đoạn trên sẽ nộp mẫu đơn (mẫu số 22(3)) cho Bộ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp và thuỷ sản thông qua Trạm bảo vệ thực vật .

3. Bộ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp và thuỷ sản trong trường hợp đồng ý sẽ cấp giấy phép vận chuyển thực vật hạn chế di chuyển cho người nộp đơn.

Điều 35-4. Kiểm tra sự vận chuyển và xác nhận việc kiểm tra

1. Kiểm tra (sau đây được gọi là kiểm tra sự di chuyển) theo đoạn 1, Điều 16-2 ( Hạn chế di chuyển thực vật) của Luật được thực hiện đối với những vật thể sau đây:

(1) Thực vật và vật liệu đóng gói hoặc Công ten nơ thuộc đoạn1 và 2 bảng Phụ lục 3

(2) Thực vật đoạn 3 của bảng Phụ lục 3

2. Kiểm tra sự di chuyển được tiến hành tại Trạm kiểm dịch thực vật hoặc nơi theo quy định của Trạm trưởng Trạm bảo vệ thực vật. tuy nhiên một số trường hợp thì việc kiểm tra này được tiến hành tại địa phương những vật thể sau:

(1) Nếu thực vật được quy định trong mỗi mục của đoạn trên và vật liệu hoặc Công ten nơ với khối lượng lớn .

(2) Thêm vào mục trên, nếu điều này cần thiết cho việc quản lý việc canh tác trong suốt thời gian kiểm tra sự di chuyển liên quan đến thực vật quy định tại mục 2 của đoạn trên.

3. Bất cứ người nào muốn được kiểm tra để di chuyển thực vật phải nộp đơn (Mẫu số 22(4) cho cán bộ kiểm dịch thực vật trước hai ngày di chuyển thực vật liên quan và vật liệu đóng gói hoặc Công ten nơ .

4. Cán bộ kiểm dịch thực vật sẽ thông báo trước cho người được kiểm tra để kiểm tra sự di chuyển theo quy định của đoạn trên và ngày kiểm tra.

5. Quy định tại Điều 12 sẽ áp dụng với những sửa đổi cần thiết cho bất cứ ai muốn kiểm tra để di chuyển thực vật theo quy định của đoạn 3.

6. Trường hợp thực vật liên quan hoặc vật liệu đóng gói hoặc Công ten nơ, kết quả kiểm tra thực vật di chuyển, được coi là sạch những sâu bệnh nguy hiểm quy định tại bảng phụ lục 3 theo đoạn 1, Điều 16-2 của Luật sẽ được cấp Giâyá chứng nhận kiểm tra (mẫu số 22(5) hoặc Thẻ chứng nhận kiểm tra (Mẫu số 22(6) hoặc được dóng dấu đã kiểm tra (mẫu số 22(8).

Điều 35-5. Xác nhận sự  xử  lý và chỉ  ra sự  xác nhận đó

1. Xác nhận sự  xử lý theo đoạn 1 của Điều 16-2 (Hạn chế sự di chuyển thực vật) sẽ được áp dụng đối với thực vật và vật liệu đóng gói hoặc Công ten nơ nằm trong bảng Phụ lục 4.

2. Xác nhận việc xử lý được thực hiện tại Trạm bảo vệ thực vật hoặc nơi do Trạm trưởng Trạm bảo vệ thực vật quy định.

3. Bất cứ người nào muốn xác nhận việc xử lý phải nộp đơn ( mẫu22(9)) cho cán bộ kiểm dịch trược ngày xử lý hai ngày.

4. Cán bộ kiểm dịch sẽ thông báo trước cho người nộp đơn xin xác nhận khử xử lý theo quy định của đoạn trên.

5. Quy định của Điều 12 sẽ được áp dụng với những sửa đổi cần thiết cho người nộp đơn xin xác nhận xử lý theo quy định của đoạn 3 Điều này.

6. Trong trường hợp xử lý đã được xác nhận tại đoạn 1, Điều 16-2sẽ được cấp giấy chứng xử lý (mẫu số 22(10),(mẫu số 22(11), (mẫu 22(13) đối với thực vật hoặc vật liệu đóng gói hoặc Công ten nơ.

Điều 35-6. tiêu chuẩn xử  lý

     Các tiêu chuẩn được quy định bởi các văn bản cấp Bộ theo quy định tại đoạn 1, Điều 16-2 (Hạn chế di chuyển thực vật) sẽ được đưa vào cột tiêu chuẩn tại bảng Phụ lục 5 mà được quy định theo từng loài thực vật trong cột thực vật của cùng bảng.

Điều 35-7. Khu vực cấm di chuyển, thực vật cấm di chuyển

1. Thực vật trong các khu vực được quy định bởi các văn bản cấp Bộ theo đoạn1, Điều 16-3 của Luật (Cấm di chuyển thực vật) sẽđược đưa và bảng phụ lục 6.

2. Động vật hoặc thực vật nguy hiểm trong khu vực được quy định bởi các văn bản cấp Bộ theo đoạn 1, Điều 16-3 của Luật se x được đưa vào bảng phụ lục 7.

Điều 35-8. Cho phép di chuyển thực vật cấm di chuyển

 1. Bất cứ người nào muốn được phép di chuyển theo quy định của đoạn 1, Điều 16-3 (Cấm di chuyển thực vật) sẽ nộp mẫu đơn (mẫu số 22(14)) cho phép di chuyển thực vật cấm di chuyển cho Bộ Nông lâm nghiệp và thuỷ sản thông qua Trạm bảo vệ thực vật để thẩm định.

2. Trường hợp nơi Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp và thuỷ sản đã được phê chuẩn đơn theo quy định đoạn 1 của Điều 16-3 và cấp cho người nộp đơn theo mẫu (mẫu 22(15)) mà có xác nhận sự đồng ý của Bộ trưởng.

Điều 35-9. Điều kiện cho phép di chuyển thực vật cấm di chuyển

1. Các điều kiện căn cứ quy định tại đoạn 3, Điều 7 của Luật (cấm nhập khẩu) sẽ được áp dụng với những sửa đổi cần thiết theo đoạn 2, Điều 16-3 (cấm di chuyển thực vật) của Luật như sau:

(1) Thực vật cấm di chuyển (tên, thực vật quy định tại đoạn 1, Điều 35-7 hoặc động vật gây hại quy định tại đoạn 2 Điều 35-7 hoặc vật liệu đóng gói hoặc Công ten nơ) mà được di chuyển sẽ được cán bộ kiểm dịch thực vật xác nhận, trước khi di chuyển theo thẩm quyền quy định tại đoạn 1, Điều 16-3 của Luật.

(2) Các thức vận chuyển hoặc đóng gói vật liệu cấm di chuyển.

(3) Địa điểm nơi mà thực vật cấm di chuyển được giữ lại sau khi di chuyển, thời gian và cách thức quản lý.

(4) Người chịu trách nhiệm quản lý thực vật cấm di chuyển sau khi di chuyển.

(5) Hạn chế hoặc cấm di chuyển và cách thức loại bỏ khác sau khi di chuyển.

(6) Trường hợp vi phạm điều kiện trên, sự cho phép có thể bị hoãn hoặc huỷ bỏ.

2. Người có được giấy phép theo quy định tại đoạn 1, Điều 16-3 của Luật có thể được sửa đổi.

Điều 35-10. Mẫu yêu cầu tiêu huỷ và chứng nhận tiêu huỷ 

    Trường hợp cán bộ kiểm dịch thực vật đã yêu cầu tiêu huỷ thực vật, động thực vật nguy hiểm hoặc đất và vật liệu đóng gói hoặc Công ten nơ theo quy định của Điều 16-5 của Luật, Quy định của đoạn 1, Điều 21 và Điều 22 sẽ được áp dụng với những sửa đổi cần thiết.    

Chương 5. Phòng trừ khẩn cấp

Điều 36. Phòng trừ khẩn cấp

      Lệnh của Bộ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp và thuỷ sản theo đoạn 2, Điều 18 của Luật (Biện pháp phòng trừ) sẽ được thực hiện bằng việc ban hành lệnh hành động khẩn cấp (Mẫu số 23).

Điều 37. Mẫu yêu cầu hợp tác

      Mẫu yêu cầu hợp tác theo đoạn 2, Điều 19 của Luật (Yêu cầu hợp tác) sẽ là mẫu số 24.

Điều 38. Báo cáo kết quả hợp tác

     Bất cứ người nào nhận được lệnh hợp tác theo đoạn 2, Điều 19 (yêu cầu hợp tác) sẽ nộp báo cáo kết quả phối (mẫu số 25) cho Bộ trưởng bộ nông lâm nghiệp và thuỷ sản thông qua chính quyền địa phương trong một tháng sau khi hoàn tất công việc liên quan đến việc yêu cầu hợp tác.

Điều 39. Trả chi phí

     Trường hợp bất cứ người nào nhận được yêu cầu hợp tác theo đoạn 2, Điều 19 của Luật  có ý định muốn nhận được bồi thwongf những chi phí theo đoạn 3 cùng Điều trong vòng một tháng sau khi hoàn tất công việc sẽ nộp đơn yêu cầu bồi thường 9mẫu số 26) đính kèm tài liệu chứng minh những khảon phải chi phi của người nộp đơn cho Bộ trưởng bộ nông lâm nghiệp và thuỷ sản thông qua người đứng đầu địa phương . 

Chương 6 : Phòng trừ những động thực vật nguy hiểm

Phần 1. Những động thực vật nguy hiểm

(Những động thực vật nguy hiểm)

Điều 40. Những động thực vật nguy hiểm

Những động thực vật nguy hiểm do Bộ trưởng bộ nông lâm nghiệp và thuỷ sản quy định theo Điều 22 ( Động thực vật nguy hiểm) của Luật như sau:

1. Côn trùng 

· Sogatella furcifera, Nilaparvata lugens, Laodelphax striatellus  etc.
· Nephotettix  cincticeps, N. nigropictus, Recilia dorsalis etc.
· Chilo suppressalis, Scirpophaga incertulas ect.
· Scotinophara lurida
· Agromyza oryzae
· Oulema oryzae
· Unaspis yanonensis
· Pseudococcus comstocki
· Panonychus citri
· Panonychus ulmi
· Grapholita molesta
· Archips xylosteanus
· Stathmopoda masinissa
· Dysmicoccus brevipes
· Cavelerius saccharivorus
· Myzus persicae, Aphis gossypii, Brevicoryne brassicae ect.
· Spodoptera litura
· Mamestra brassicae
· Plutella xylostella
· Pieris rapae crucivora
· 2. Bệnh cây

· Pyricularia oryzae
· Rhizoctnia solani 
· Xanthomonas campestris pv. oryzae
· Puccinia recondita, P. striiformis, P.graminis, P. hordei ect.

· Erysiphe graminis

· Gibberella zeae

· Elisinoe fawcetti

· Diaporthe citri

· Alternaria mali

· Monilinia mali

· Alternaria kikuchiana

· Glomerella cingulata

· Phythphthora infestans

· Botrysis cinerea

· Pseudoperonospota cubensis

· Leveillulla taurica

· Psudomonas syringae pv. Lachrymans

· Mycosphaerella melonis

· Erwinia carotovora subsp. carotovora

· Xanthomonas campestris pv. campestris

· Sclerotinia sclertiorum

Phần 2: Cấp hoá chất BVTv (Tham khảo tài  liệu)

chương 7: bảo vệ thực vật tại cấp quận/huyện

Điều 59: cơ quan phòng trừ dịch hại

     Điều khoản này được qui định tại văn bản cấp Bộ cụ thể trong Điều 32 (cơ quan phòng trừ dịch hại), đoạn 3 của Luật được qui định như sau:

1. Tên:

2. Địa điểm và huyện kiểm soát

3. Tình trạng thu hoạch mùa màng và động vật và cây trồng gây hại lưu hành trong huyện thuộc quyền quản lý

4. Đề suất của các trang thiết bị

5. Số lượng nhân viên theo từng loại vị trí công việc

6. Đề suất các hoạt động

7. Lịch làm việc cho lúc bắt đầu chương trình

Điều 60:

    Tiêu chuẩn được xây dựng bằng Văn bản cấp Bộ theo đoạn 5, Điều 32 (cơ quan phòng trừ dịch hại), của Luật được qui định như sau:

(1) Địa điểm: Địa điểm nên phù hợp với qúa trình hoạt động của cơ quan phòng trừ dịch hại trong đièu kiện canh tác cây trồng, sự xuất hiện của động thực vật  gây hại, và tình trạng giao thông, vv và vv.

(2) Trang thiết bị; cơ quan phòng trừ dịch hại nên được trang bị trang thiết bị cần thiết dùng cho điều tra, thí nghiệm, kiểm tra và đào tạo để thực hiện được công việc một cách chính xác và thuận tiện

Điều 61: 

1. Trưởng trạm cần báo cáo, không được chậm trễ tới Bộ Nông-Lâm -Thủy sản trong các trường hợp sau:

(1) Tại Văn bản qui định chức năng, nhiệm vụ đã được thành lập hoặc sửa đổi dựa trên theo đoạn 2, Điều 32 (cơ quan phòng trừ dịch hại), của Luật.

(2)Tại các Quy định liên quan tới việc thành lập và hoạt động của cơ quan phòng trừ dịch hại đã được thành lập và sửa đổi

(3) Tại những vấn đề cụ thể ghi trong Điều 59, từ đoạn 4-6 đã được thay đổi

2. Báo cáo theo quy định trên được kèm theo Văn bản hoàn chỉnh liên quan tới những trường hợp thuộc khoản (1) của cùng đoạn, những điều lệ liên quan tới trường hợp của khoản (2) của cùng đoạn và trang gửi kèm đã được nói rõ nội dung sửa đổi trong trường hợp của khoản (3) của cùng đoạn.

Điều 62. Đại lý phòng trừ dịch hại

  Trong trường hợp áp dụng điều 33 (Đại lý phòng trừ dịch hại), đoạn 2 với sửa đổi cần thiết, “vấn đề đã được xác định tại văn bản cấp Bộ” theo đoạn 3, Điều 32 (Đại lý phòng trừ dịch hại) của Luật  sẽ là số lượng của Đại lý phòng trừ dịch hại

chương 8: Trợ cấp

Điều 63. Số lượng cơ bản hộ nông dân được trợ cấp

1. Số hộ nông dân đề cập tới theo đoạn 2, Điều 35 (trợ cấp) của Luật sẽ được xác định rõ từ tổng số hộ trong “số lượng hộ nông dân bằng diện tích đất trồng trọt, điều này dựa vào Thống Kê Qui hoạch số 26 theo quy định tại Điều 2 của Luật Thống kê.

2. Diện tích đất của hộ được đề cập tới tại đoạn 2, Điều 35 (Trợ cấp) của Luật sẽ dựa trên diện tích đã được tính toán từ tổng điện tích trồng trọt trong Thống kê Qui hoạch liên quan tới trong đoạn trên trừ diện tích rừng, bãi cỏ.

3. Số liệu của chính quyền địa phương liên quan tới đoạn 2, Điều 35 (Trợ cấp), sẽ dựa trên số liệu của chính quyền điạ phương ngày 1 tháng Hai của năm khi sự khảo sát liên quan tới Thống Kê Qui hoạch đề cập tới ở đoạn 1 được thực hiện.

Phụ lục Bảng 1 (liên quan tới Điều 5, đoạn 4)

Danh sách những thực vật  được kiểm tra tại nơi gieo trồng của các nước xuất khẩu

	Nước
	Thực vật
	Đối tượng kiểm dịch

	Israel, Iraq, Iran, Jordan, Korea, Turkey, Pakistan, Ireland, Italy, Austria, Netherlands, Greece, Switzerland, Spain, Denmark, Germany, Filand, Pháp, Bulgari, Belgium, Poland, Romani, United Kingdom(Great Britain and Northern Ireland, hereinaffer referred to as “United Kingdom”, former Soviet Union, former Czeccholovakia, former  Yugoslava, Canary Island, Gambia, Senegal, Cộng hoà Nam phi, Mỹ (ngoại trừ Hawaiian Island hereinaffer referred to as ‘United States of America’), Canada, Mexico, Chile, Autralia
	Cây sống một phần ở dưới đất, và cây có họ Brassica và Beta có khả năng trồng cho thu hoạch
	Tuyến trùng củ cải đường (Heterodera schachtii)

	Idian, Netherlands, United Kingdom, former Soviet Union, United States of America, Mexico, Argetina, Ecudor, Chile, Peru, Boliavia
	Những phần dưới đất của cây sống thuộc Opuntia tortispina, Opuntia fragilis, cà chua, khoai tây và Mammillaria vivipara, và thực vật giống Beta có khả năng trồng cho thu hoạch
	Tuyến trùng Nacobbus aberrans

	India, Indonesia, Oman, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Pakistan, Philipines, Malaysia, Netherlands, Denmark, Germany, France, United Kingdom, Uganda, Egypt, Ethiopia , Ghana, Gabon, Cameroon, Guinea, Kenya, Zaire, Zambia, Zimbabwe, Sudan, Senegal, Somali, Tanzania, Nigeria, Madagascar, Malawi, Republic of South Africa, Mozambique, Reunion, United State of America, El Savador, Canada, Cuba, Guatemala, Guadeloupe Island, Costa Rica,  Jamaica, Saint Vincent, Saint Lucia, Dominica Republic, Trinidad and Tobago, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Belize, Martinique Island, Mexico, Venezuela, Ecuador, Colombia, Suriname, Brazil, Peru, Australia, Tonga, Western Samoa, Papua New Guinea, Hawaiian, Islands,  Fiji
	Phần rễ của lê tàu, nghệ, mướp tây, mào gà, dừa, Colocasia esculenta, mía, gừng, Canna edulis, khoai lang, chè, ngô, khoai tây, cọ, lạc (Ngaọi trừ hạt không để ươm gieo trồng) và thực vật giống Anthurium, Calathea, Maranta, Coffea, Piper, Musa, Philodendron và Beta có khả năng trồng để thu hoạch.
	Tuyến trùng Radopholus similis

	4. India, Taiwan, Italy, Netherlands, Denmark, Germany, Hungary, France, Belgium, Poland, Romania, United Kingdom, Former Soviet Union, United State of America, Former Czechoslovakia, Canada, Argentina, Australia, New Zealand, Hawaiian Islands
	Hạt đậu dùng để gieo trồng
	Fusarium oxysporum f.s¶n phÈm thùc vËt.pisi

	5. Turkey, Greece, Hungary, Bulgaria, Belgium, Romania, Former Soviet Union, United State of America, Canada, Mexico, Colombia, Australia
	Hạt đậu dùng để gieo trồng
	Curtobacterium  flaccumfaciens pv.

	6. United State of America, Guam
	Hạt dưa hấu giống
	Acidovorax avenae subsp. 

	7. Vietnam, Thailand, China (không kể đến Hồng K«ng), Malaysia, Italy, Poland, Romania, United State of America, Canada, Costa Rica, Puerto Rico, Mexico, Guyana, Brazil, Peru
	Hạt ngô giống
	erwinia stewartii

	8. United State of America
	Hạt ngô giống
	Clavibacter mishiganensis subsp.nebraskensis

	9. Syria, China, Lebanon, Italy, Austria, Germany, Poland, United Kingdom, Egypt, Sudan, Tunisia, Morocco, Australia
	Hạt đậu lớn
	Các loại bệnh do virus gây nên


Bảng 2. (Điều 9) (tham khảo tài liệu)

danh sách  thực vật cấm nhập khẩu

****

Danh sách phụ lục (liên quan tới bảng 2 của điều 9)

1. Đu đủ tươi giống Polo được chuyển bằng tàu từ Hawai chuyển thẳng tới Nhật bản mà không qua một cử khẩu nào phải được tuân theo tiêu chuẩn của Bộ trưởng bộ Nông, Lâm và Thuỷ Sản.

2. Xoài tươi nhiều loại của Kensinton được chuyển bằng tàu từ úc chuyển thẳng tới Nhật bản mà không qua một cử khẩu nào phải được tuân theo tiêu chuẩn của Bộ trưởng bộ Nông, Lâm và Thuỷ Sản.

3. Dâu tây tươi, dưa chuột, ớt ngọt, cà chua, cà, nho, bí mùa hè và dưa được chuyển bằng tàu từ Anh và Hà Lan chuyển thẳng tới Nhật bản mà không qua một cửa khẩu nào phải được tuân theo tiêu chuẩn của Bộ trưởng bộ Nông, Lâm và Thuỷ Sản.

4. Cọng và lá khô của cây họ Hordeum, Triticum, Secale, và Argopyron được chuyển bằng tàu từ Mỹ chuyển thẳng tới Nhật bản mà không qua một cử khẩu nào phải được tuân theo tiêu chuẩn của Bộ trưởng bộ Nông, Lâm và Thuỷ Sản.

5. Thảm chùi chân được làm từ rơm được chuyển bằng tàu từ Trung quốc chuyển thẳng tới Nhật bản mà không qua một cử khẩu nào phải được tuân theo tiêu chuẩn của Bộ trưởng bộ Nông, Lâm và Thuỷ Sản.

6. Cà chua tươi giống R 248, R 284, R 418, Agrset 761, Olympic, Cobia, Colonial, Sunny, Sunbean, Shady Lady, Solar Set, Devine Ripe F 505, PSX 19392, BHN 2, BHN 22, BHN 95, BHN 153, BHN 270, BJX 6015, Bonita, Merced, 68, 77 và 246 được chuyển bằng tàu từ Mỹ chuyển thẳng tới Nhật bản mà không qua một cử khẩu nào phải được tuân theo tiêu chuẩn của Bộ trưởng bộ Nông, Lâm và Thuỷ Sản.

7. Táo tươi giống Golden Delicious được chuyển bằng tàu từ Pháp chuyển thẳng tới Nhật bản mà không qua một cử khẩu nào phải được tuân theo tiêu chuẩn của Bộ trưởng bộ Nông, Lâm và Thuỷ Sản.

8. Nho tươi giống Italoan và Kyoho được chuyển bằng tàu từ Đài loan chuyển thẳng tới Nhật bản mà không qua một cử khẩu nào phải được tuân theo tiêu chuẩn của Bộ trưởng bộ Nông, Lâm và Thuỷ Sản.

9. Cọng và lá khô của cây họ Hordeum, Triticum, Secale, và Argopyron lai được chuyển bằng tàu từ Canada chuyển thẳng tới Nhật bản mà không qua một cử khẩu nào phải được tuân theo tiêu chuẩn của Bộ trưởng bộ Nông, Lâm và Thuỷ Sản.

10. Cam tươi giống Ponkan, Tankan và cam ngọt giống Liutin chuyển bằng tàu từ Đài Loan tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

11. Đu đủ tươi loại So lo chuyển bằng tàu từ Đài Loan tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

12. Đu đủ tươi loại So lo chuyển bằng tàu từ Cộng hoà Philipin tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

13. Vải tươi  chuyển bằng tàu từ Đài Loan tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

14. Vải tươi  chuyển bằng tàu từ Trung Quốc tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

15. Xoài tươi loại Manila Super chuyển bằng tàu từ Philipin tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

16. Xoài tươi loại Irwin, Keit và Harden chuyển bằng tàu từ Đài loan tới Nhật     không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

17. Xoài tươi giống Nang Klarngwan, nam Dokmai Pimsen và Rad chuyển bằng tàu từ Thái Lan tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

18. Dưa tươi chuyển bằng tàu từ Trung Quốc tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

19. Che ry giống Garnet, Tulare, Van, Bing, Books, Lambert và Rainier chuyển bằng tàu từ Mỹ tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

20. Anh đào giống  Lambert chuyển bằng tàu từ Canada tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

21. Anh đào tươi giống Summit, Sam, Stella, Dawson, Burlat, Bing, Lambert và Rainer chuyển bằng tàu từ New Zealand tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

22. Xuân đào tươi giống Summer Grand, Spring Red, Firebrite, Fantasia, May Grand, May Glo, May Diamond, Mayfair, Red Diamond và Royal Giant chuyển bằng tàu từ Mỹ tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

23. Xuân đaò tươi giống Firebrite, Fantasia và Red Glo chuyển bằng tàu từ New Zealand tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

24. Táo tươi giống Gala, Granny Smith, Fuji, Braeburn, Red Delicious và Royal Gala chuyển bằng tàu từ New Zealand tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

25. Táo tươi giống Golden Delicious và  Red Delicious và Royal Gala chuyển bằng tàu từ Mỹ tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

26.  Hạnh nhân còn vỏ giống Hartley, Payne và Franquette chuyển bằng tàu từ Mỹ tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

27.  Cà chua tươi giống HY-9474, Evita, Ohio 7983, Sunrise, Trust, Dombito và Belmond chuyển bằng tàu từ Canada tới Nhật không qua một cảng biển nào khác cần đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm và Thuỷ Sản.

28.  Cành cắt  và lá của những thực vật của  Hordeum, Triticum, Secale và agropyron được vận chuyển trực tiếp từ Mỹ tới Nhật Bản phải tuân thủ các tiêu chuyển do Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp quy định.

29.   Đệm Tatami làm từ rơm lúa mà vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc tới Nhật Bản phải tuân thủ các tiêu chuyển do Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp quy định.

30.  Cà chua tươi giống R248,R284, R 418, agriset 761, Olympic, Cobia, Colonial, Mặt trời, Sunbeam,, Shady, lady, Solar set, Devine Ripe f 505, PSX 19392, BHN 2, BHN 22, BHN 153 BHN 270, BJX 6015, Bonita, Mẻced, 68, 77 và 246 khi vận chuyển trực tiếp từ Mỹ tới Nhật Bản phải tuân thủ các tiêu chuyển do Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp quy định.

31.  Giống táo vàng  vận chuyển trực tiếp từ Pháp tới Nhật bản phải tuân thủ các tiêu chuyển do Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp quy định.

32.   Giống nho quả tươi của ý và Kyoho được vận chuyển trực tiếp từ Đài Loan sang Nhật Bản phải tuân thủ các tiêu chuyển do Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp quy định.

33. Cành cắt  và lá của những thực vật của  Hordeum, Triticum, Secale và agropyron được vận chuyển trực tiếp từ Canada tới Nhật Bản phải tuân thủ các tiêu chuyển do Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp quy định.

Bảng 3 phụ lục  (Điều 35-2 và Điều 35-4)

	Nước
	Các loại cây
	Ghi chú *



	1. Tây nam Islands đến miền Nam của NL 260 (ngoại trừ Daito Islands, Myako Islands và Yaeyama Islands) 
	Bí tươi, dưa hấu và bí trắng
	Ruồi dưa (Bactrocera cucurbitae)



	2. Tây nam Islands đến miền Nam của NL 300 (bao gồm Daito Islands)
	Cây nho, rễ, lá và những phần khác của cây thuộc giống Ipomoea ( ngoại trừ những trường hợp đã khử trùng theo quy định tại đoạn1 Điều 35(5))
	Omphisa anastomosalis

	3. Tây nam Islands đến miền Nam của NL 270 10’(bao gồm Daito Islands nhưng ngoại trừ Yoron Islands) 
	Các cây thuộc họ Poncirus, Fortunella and Citrus
	Citrus greening


* Ngăn chăn sự  lây lan của những động vật và thực vật hại

Phụ luc Bảng 4 (Điều 35-2 và điều 35-5)

	Nước
	Thực vật
	Ghi chú

	1. Tây nam Islands đến miền Nam của NL 260 (ngoại trừ Daito islands, Miyako Islands và Yaeama Islands)
	Cà chua, đu đủ, ớt ngọt, cam ponkan và xoài tươi
	Bactrocera dorsalis

	2. Tây nam Islands đến miền Nam của NL 260 (ngoại trừ Daito islands, Miyako Islands và Yaeama Islands)
	đậu kidney, cà chua, lê Balsam, dưa netted, đu đủ, khoai lang và xoai tươi
	Bactrocera cucurbitae

	3. Tây nam Islands đến miền Nam của NL 280 40’ (bao gồm Daito Islands) Bonin Islands
	Các bộ phận sống của khoai lang
	euscepes postfasciatus

	4. Tây nam Islands đến miền Nam của NL 300 (bao gồm Daito Islands) Bonin Islands
	Các bộ phận sống của khoai lang
	Cylas formicarius

	5. Tây nam Islands đến miền Nam của NL 300 (bao gồm Daito Islands) 
	Các bộ phận sống của khoai lang
	Omphisa anastomosalis


· Ngăn chăn sự lây lan của động vật và thực vật gây hại

Phụ lục bảng 5 (điều 35-6)

	Thực vật
	Tiêu chuẩn khử trùng
	Ghi Chú

	
	Phương pháp
	Liều lượng
	Nhiệt độ & thời gian
	

	Cam tươi giống Ponkan
	Xông Methyl bromide
	50g/m3
	15-200C/2,5 h
	1. Trong thời gian khử trùng, không khí trong buồng được dảo bằng quạt để phải đảm bảo nồng độ ga đồng đều.

2. Khử trùng Methyl Bromide cho cam pokan nên thực hiện sau khi cam thu hoạch 7 ngày hoặc lâu hơn

3. Xử lý hơi nước nóng cho đu đủ nên thực hiện trong buồng khí 90% RH sức nặng dưới 140kg/m3
4. Xử lýị hơi nước cho dưa netted nên thực hiện trong buồng khí 90% RH sức nặng dưới 140kg/m3
5. Xử lý hơi nước cho ớt ngọt nên thực hiện trong buồng khí 90% RH sức nặng dưới 90kg/m3
6. Xử lý hơi nước cho xoài tươi nên thực hiện sức nặng dưới 80kg/m3
7. Xử lý hơi nước cho bầu trắng nên thực hiện trong buồng khí 90% RH sức nặng dưới 100kg/m3
8. Xử lý hơi nước cho khoai lang nên thực hiện trong buồng khí 90% RH sức nặng dưới 90kg/m3
9. Buồng nhiệt độ được sử dụng như tiêu chuẩn cho việc khử trùng và nhiệt độ của tâm quả và tâm rễ được coi như là tiêu chuẩn cho xử lý bằng hơi nước nóng

10. Qua trình khử trùng nên thực hiện khi ở trong thùng trước khi đống gói

11. Khử trùng nên làm ở những nơi thuận tiện phù hợp với tiêu chuẩn đã được Giám đốc Trạm bảo vệ thực vật xác định .

	Cà chua tươi
	Xông Methyl bromide
	50g/m3
	20-280C/3h
	

	
	
	
	15-200C/4h
	

	Đu đủ tươi
	Điều trị bằng hơi nước nóng
	_
	45-460C/30’
	

	Dưa nettled tươi
	Điều trị bằng hơi nước nóng
	_
	45-460C/30’
	

	Đậu thận có vỏ tươi 
	Xông Methyl bromide
	35g/m3
	20-280C/2h
	

	
	
	
	15-200C/2.5h
	

	ớt ngọt tươi
	Điều trị bằng hơi nước nóng
	_
	43-43,80C/3h
	

	Xoài tươi
	Điều trị bằng hơi nước nóng
	_
	43-440C/3h
	

	Bầu trắng tươi
	Điều trị bằng hơi nước nóng
	_
	45-460C/30’
	

	Rễ khoai lang
	Điều trị bằng hơi nước nóng
	_
	47-480C/3h10’
	


Phụ lục  bảng 6 (Điều 35-7)

	Nước
	Thực vật
	Ghi chú

	1. Tây Nam Islands đến phía Nam của NL 260 (ngoại trừ Daito Islands, Miyako Islands và Yaeyama Islands)
	Cam quít tươi (ngoài trừ cam pokan), hồng bì, sơn trà Nhật bản, mân, đàolựu, vả/sung, quế ấn độ, nhãn, vải, lê tàu, chôm chôm, Arenga englei, lạc bettel, cây hải cao, Alexandrian laurel, Terminalia catappa, anh đào, mơ, Myrica rubra, táo và những cây thuộc loài Diospyros, Solanum, Artocapus, Mangifera (ngoài trừ xoài), Ziziphus, Passiflora, Eugenia, Anona, Garcinia, Capsicum (ngoại trừ hạt tiêu chuông)và các cây họ Sapotaceae và chuối trưởng thành
	Bactrocera dorsalis

	2. Tây Nam Islands đến phía Nam của NL 28040’ (bao gồm Daito Islands và Bonin Islands)
	Nho tươi và các bộ phận sống của cây khoai lang
	euscepes postfasciatus

	3. Tây Nam Islands đến phía Nam của NL 260 (ngoại trừ Daito Islands, Miyako Islands và Yaeyama Islands)
	Quả tươi, nho tươi và lá của cây thuộc họ Cucurbitaceae, cây cà, hạt tiêu đỏ, đậu bò đậu pigeon và thực vật thuộc giống Mangifera và Hylocereus,
	Bactrocera cucurbitae 

	4. Tây Nam Islands đến phía Nam của NL 28040’ (bao gồm Daito Islands và Bonin Islands)
	Nho tươi, lá thân rễ và các bộ phận khác của cây thuộc giống Ipomoeo, Pharbitis và Calystegia.
	Cylas formicarius


Phụ lục  bảng 7 (Điều 35-7)

	Nứơc
	Động thực vật gây hại

	1. Tây Nam Islands đến phía Nam của NL 260 (ngoại trừ Daito Islands, Miyako Islands và Yaeyama Islands)


	Bactrocera dorsalis
Bactrocera cucurbitae



	2. Tây Nam Islands đến phía Nam của NL 28040’ (bao gồm Daito Islands và Bonin Islands)
	euscepes postfasciatus 

Achatina fulica

	3. Tây Nam Islands đến phía Nam của NL 300 (bao gồm Daito Islands), Bonin Islands
	Cylas formicarius

	4. Bonin Islands (bao gồm Daito Islands )
	Omphisa anastomosalis

	5. Tây Nam Islands đến phía Nam của NL 27010’(bao gồm Daito Islands nhhưng ngoại trừ Yoron Island )
	Diaphorina citri


